Vương Hà Bắc                      GVCN Lớp 3C                           Trường Tiểu học Phạm Trấn



Thứ hai ngày 24 tháng 8 năm 2015
SÁNG                 TIẾT 1:             GIÁO DỤC TẬP THỂ
CHÀO CỜ

TIẾT 2:                                                   TOÁN

                   ĐỌC, VIẾT, SO SÁNH CÁC SỐ  CÓ BA CHỮ SỐ

I. MỤC TIÊU: 

- Củng cố cách đọc, viết số, so sánh số có ba chữ số.
- Biết cách đọc, viết số, so sánh số có ba chữ số.  HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3, 4.
- GD ý thức chăm chỉ học tập cho học sinh.

II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ kẻ bài 1.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. KIỂM TRA ĐỒ DÙNG HỌC TẬP (3’)

2. BÀI MỚI:   a) Giới thiệu bài: (1’)

                        b) Hướng dẫn học sinh ôn tập (30’) 

*Bài 1:   
	- GV treo bảng phụ kẻ sẵn bài 1.

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài
- HD mẫu: Đọc: Một trăm sáu mươi. Viết số: 160.

- GV gọi HS lên bảng làm tương tự các ý còn lại
- GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn.

+Lưu ý:  Đọc viết đúng chính tả các số có chữ số hàng chục là 0.
+ Củng cố về đọc, viết số có ba chữ số
* Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. 

- HD học sinh viết số thích hợp vào chỗ trống.
	- HS quan sát
- HS nêu yêu cầu của BT.

- HS làm mẫu trước lớp.
- 2 HS lên bảng, lớp làm vào sách Toán.
- HS thực hiện

- HS nghe, ghi nhớ
- Nêu yêu cầu của  BT.

- HS làm nháp sau đó nêu miệng KQ.



	- Yêu cầu nêu quy luật của dãy số.

+ Củng cố về viết số thích hợp vào chỗ trống.

*Bài 3: 
- GV yêu cầu HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HD học sinh làm vào vở.

*Lưu ý cách trình bày:     30 + 100  < 131

                                             130

- Yêu cầu nêu căn cứ để điền dấu.

+ Củng cố về so sánh các số có ba chữ số *Bài 4: - Yêu cầu học sinh làm miệng.

 + Tại sao tìm được số lớn nhất, số bé nhất đó?
+ Củng cố về so sánh các số có ba chữ số

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (4’)      

- Gọi HS đọc số sau:  abc.  So sánh số:  ab2  và  2ab  với a >2.

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau. Cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
	- HS trả lời miệng.

- HS nghe
- HS nêu yêu cầu BT
- Thực hiện vào vở Toán.

- HS nêu

- HS nghe

- HS nêu miệng KQ nối tiếp.

- HS nêu, HS khác nghe nhận xét bổ sung.
- HS nghe

- 2 HS đọc số
- HS nghe




 
TIẾT 3 + 4:                            TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
CẬU BÉ THÔNG MINH
I. MỤC TIÊU:

- Đọc đúng, rành mạch biết ngắt nghỉ hợp lí sau các dấu câu. Biết đọc phân biệt lời nhân vật và lời người dẫn truyện. Hiểu các từ ngữ  khó được chú giải cuối bài. 

- Hiểu ND bài: Ca ngợi sự thông minh, tài trí của cậu bé.

- Dựa vào tranh kể lại từng đoạn của câu chuyện theo lời kể của mình.

- Biết phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung.

- Biết nhận xét đánh giá lời kể của bạn. Kể tiếp được lời kể của bạn.

- GD học sinh biết sáng tạo, nhanh trí trong mọi tình huống.

II. ĐỒ DÙNG:  Tranh phóng to

III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC    TIẾT 1
1. MỞ ĐẦU (3’) 
- GV giới thiệu chương trình môn học.

2. BÀI MỚI: 

a) Giới thiệu bài  (2’)  GV treo tranh phóng to cho HS tìm hiểu nội dung tranh.
b) Luyện đọc (20’)

	* Đọc mẫu: GV đọc bài. HD cách đọc.

* HD HS luyện đọc:

- Đọc từng câu 
- GV cho HS đọc nối tiếp câu. 
- GV theo dõi HS đọc để HD các em đọc đúng các từ đã đọc sai.

- Đọc từng đoạn: GV gọi HS đọc nối tiếp từng đoạn trong bài.

- GV kết hợp giải nghĩa từ: kinh đô, om sòm, trọng thưởng.    

- Đọc từng đoạn trong nhóm: Cho HS đọc theo nhóm. GV theo dõi.

- GV gọi các nhóm báo cáo việc đọc theo nhóm của nhóm mình.

- GV gọi HS lên đọc từng đoạn của bài. 

- GV nhận xét chung.

- Đọc đồng thanh cả bài. 

c)  Hướng dẫn tìm hiểu bài (15’)   

- Hướng dẫn HS đọc và tìm hiểu từng đoạn và trả lời các câu hỏi để  tìm hiểu cả bài. 

+ Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài ?

+ Vì sao dân chúng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua ?

+ Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh
	- HS nghe 

- HS nêu số câu
- Đọc lần lượt từng câu cho đến hết
- HS đọc
- HS thực hiện.

- HS nghe
- HS thực hiện nhóm đôi
- HS báo cáo trước lớp
- 3 HS đọc nối tiếp. HS khác nghe và NX 
- HS nghe
- Cả lớp thực hiện.

- HS thảo luận để trả lời các câu hỏi GV đưa ra.
- HS trả lời

- HS trả lời

- HS nêu 

	của ngài vô lí ?

+ Trong cuộc thử tài lần sau cậu bé yêu cầu điều gì ? 

+ Vì sao cậu bé yêu cầu như vậy ?

+ Câu chuyện này nói lên điều gì ?

* Chốt ND của bài. GDHS qua bài học.
TIẾT 2

d) Luyện đọc lại (8’) 
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm.

- Tổ chức đọc thi giữa các nhóm 

- Nhận xét, tuyên dương
e) Hướng dẫn học sinh kể chuyện (27’)

* Gợi ý:

+ Yêu cầu học sinh quan sát tranh SGK kể nhẩm từng đoạn của câu chuyện.

- Câu chuyện này có mấy nhân vật?

- Nêu tên từng nhân vật có trong câu chuyện
+ Cho học sinh tập kể trong nhóm.

+ Mời kể thi trước lớp: Kể từng đoạn, kể phân vai

-  Nhận xét, bình chọn.
+ Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

- GDHS: GD học sinh biết sáng tạo, nhanh trí trong mọi tình huống

3. củng cố, dặn dò ( 5’)
- Gọi HS đọc lại bài đọc
- Nhận xét tiết học.
- Dặn: Về kể cho người thân nghe.Chuẩn bị bài sau: Hai bµn tay em
	- HS trả lời

- HS nêu
- HS nêu
- HS nghe và nhắc lại.

- HS đọc phân vai nhân vật

- Các nhóm thi đọc

- HS nghe
- Học sinh lắng nghe
- Học sinh nêu

- HS nêu

- Từng cặp tập kể

- 3 học sinh một nhóm 

- Học sinh phát biểu ý kiến. 
- HS nêu
- HS nghe

- 2 HS đọc lại bài đọc

- HS nghe


 
 CHIỀU  TIẾT 1:                      CHÍNH TẢ ( TẬP CHÉP)
CẬU BÉ THÔNG MINH

I. MỤC TIÊU:

- HS chép lại chính xác và trình bày đúng đẹp một đoạn trong bài; không mắc quá 5 lỗi trong bài.

- Làm đúng các bài tập.

- Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho học sinh.
- GD ý thức giữ vở sạch viết chữ đẹp.
II. CHUẨN BỊ: Bảng phụ viết đoạn chép.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. MỞ ĐẦU:  (3’)  
- GV nêu yêu cầu của giờ học Chính tả.
2. BÀI MỚI:    a) Giới thiệu bài (1’)

                         b) HD tập chép (24’)
	- GV đọc mẫu đoạn viết (Bảng phụ)

- HD học sinh nhận xét:

+ Đoạn văn cho ta biết chuyện gì?

+ Cậu bé nói như thế nào?

- HD cách trình bày bài viết.

- HD viết vào bảng con các tiếng dễ lẫn: chim sẻ, kim khâu, sắc, xẻ thịt.
- HD học sinh tự chép bài vào vở.

- Đọc lại bài cho HS soát lỗi.

- Nhận xét, chữa lỗi.

c) Luyện tập (7’)

- GV hướng  dẫn học sinh làm  bài tập 2, 3 (SGK) vào vở.

- GV chữa bài.
Bài 2: Gọi HS lên bảng làm bài

- Nhận xét, đánh giá

+ Củng cố kiến thức bài làm
Bài 3: Gọi HS nêu miệng KQ

- Nhận xét, đánh giá

+ Củng cố kiến thức bài làm
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5’)      

- Nhắc nhở HS viết bài chưa tốt.

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Nghe - viết: Chơi chuyền
	- HS nghe và 1 em đọc lại.

- HS nêu
- HS trả lời
- HS nêu cách trình bày.

- HS viết bảng con
 - HS chép bài vào vở.

- HS tự soát lỗi.

- HS tự chữa lỗi.

- HS thực hiện
- 2 HS lên bảng làm bài

- HS nghe

- HS nêu KQ bài

- HS nghe

- HS nghe





TIẾT 2:                                            THỦ CÔNG

GẤP TÀU THUỶ HAI ỐNG KHÓI (TIẾT 1)

I. MỤC TIÊU

- Biết gấp tàu thuỷ hai ống khói.

- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật.

- Rèn học sinh tính cẩn thận, yêu thích gấp hình.
- GD tính thẩm mĩ cho HS
II. ĐỒ DÙNG:

- GV: Bài mẫu, tranh quy trình, giấy, kéo.

- Học sinh: Giấy nháp, kéo, bút màu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. MỞ ĐẦU:  (3’)  GV nêu yêu cầu của giờ học.
2. BÀI MỚI:    a) Giới thiệu bài (1’)

                         b) Các hoạt động 
	* HĐ1: Hướng dẫn quan sát, nhận xét (5’)

- GV giới thiệu bài mẫu tàu thuỷ. Yêu cầu học sinh nêu nhận xét về đặc điểm hình dáng tàu thuỷ 

GV: Hình mẫu chỉ là đồ chơi, gần giống tàu thuỷ thật .
	- HS quan sát

- HS nêu đặc điểm, hình dáng tàu thuỷ.



	-  Tàu thuỷ thật làm bằng gì?

*HĐ2: Hướng dẫn mẫu(10’)
- GV treo tranh quy trình.
+ Gấp cắt tờ giấy hình vuông 

+ Gấp lấy điểm giữa và 2 đường 

dấu gấp giữa hình vuông.

+ Gấp thành tàu thuỷ 2 ống khói.

- Gọi học sinh lên thao tác lại các bước vừa nêu.
* HĐ 3:  Thực hành (10’) 

- Yêu cầu học sinh lấy giấy nháp ra thực hành 

 - GV quan sát theo dõi HS làm, GV giúp đỡ những HS còn lúng túng. 

- GV tổ chức nhận xét (nếu có học sinh xong)

3.  CỦNG CỐ DẶN DÒ (5’) 

- Gọi 2, 3 học sinh nêu lại các bước làm tàu thuỷ.

- Nhận xét giờ học.
- Dặn: Xem lại bài. Chuẩn bị bài sau: Gấp tàu thuỷ hai ống khói (Tiết 2)
	 - HS trả lời
- HS quan sát

- HS nghe, ghi nhớ 
- HS nghe, ghi nhớ 
- HS nghe, ghi nhớ 
- 1 học sinh lên mở chiếc tàu thuỷ mẫu và thực hiện lại.
- HS thực hành cá nhân.

- HS nhắc lại các bước

- HS nghe



TIẾT 3:                                                      TOÁN *
ÔN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ  
I. MỤC TIÊU.

- Ôn tập, củng cố cách cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ).

- Rèn kĩ năng tính toán và trình bày giải toán.

- Giáo dục HS yêu thích học toán.
II . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .    

1. GIỚI THIỆU BÀI (1’)

2. LUYỆN TẬP (30’)
	- GV tổ chức cho HS làm các bài tập sau.
* Bài 1: Đặt tính rồi tính. 

   324 + 405       745 + 234               45 + 934

   485  -  72        143 - 132                574 – 123

- Yêu cầu học sinh làm bài vào bảng con.

- Chữa: Gọi HS lên bảng làm bài nêu cách làm

- Nhận xét. Củng cố về đặt tính rồi tính cho HS                                                 

* Bài 2: Tìm x   
a. x – 123 = 456  b.  866 -  x = 354    c. x – 234 = 235 
- Cho HS làm bài và chữa bài
- Củng cố tìm tìm phần chưa biết trong phép trừ

* Bài 3: Một cửa hàng bán gạo có 245 kg gạo tẻ, số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp 52 kg . Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu kg gạo tẻ ?

+ Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?...

- Cho HS giải bài toán vào vở

 - Gọi HS lên bảng giải bài Toán

- Nhận xét. Củng cố về giải toán cho HS                                           

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (5’)  
- GV cùng HS hệ thống lại bài học.

- Nhận xét giờ học

- Dặn: Về ôn lại bài. Chuẩn bị bài sau: Ôn tập về phép nhân, phép chia.
	- 1 HS đọc YC
- Học sinh làm bài vào bảng con

- HS chữa bài theo yêu cầu

- HS nghe
- 1 HS đọc YC

- HS làm bài vào vở

- HS  nghe

- 1 HS đọc bài toán

- HS trả lời

- HS làm bài

- 1 HS chữa bài

- HS nghe

- HS hệ thống kiến thức

- HS nghe





Thứ ba ngày 25 tháng 8 năm 2015
CHIỀU  Tiết 1:                               Toán
Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)
I. Mục tiêu:
- Biết cách tính cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) và giải bài toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1(cột a, c), 2, 3, 4; 
- Rèn kĩ năng tính cộng, trừ và giải toán cho HS.
- HS có ý thức tự giác trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống.

II. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ (5’) 

- Điền <, >,=:  339…338          537….517       425….214

- Nêu cách so sánh số có ba chữ số? Lấy VD?
- Nhận xét, đánh giá
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài (1’)

b. Luyện tập (30’)

	Bài 1: (cột a, c) Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét, củng cố về cộng, trừ các số có ba chữ số
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu

- Gọi HS nêu cách đặt tính

- Yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS lên bảng làm bài
- GV nhận xét, củng cố cách đặt tính và tính cho HS
Bài 3: Gọi HS đọc bài toán
- Cho HS tìm hiểu bài toán
- Cho HS giải bài toán 

- Gọi HS lên bảng làm bài
- GV nhận xét, củng cố về giải toán
Bài 4: Gọi HS đọc bài

- Gọi HS nêu miệng cách làm

- Cho HS tự làm bài

- GV nhận xét. Củng cố kiến thức
Bài 5: Yêu cầu HS đọc đề, nêu cách làm.
- Cho HS tự làm bài và chữa bài
- GV nhận xét, chốt KT của bài
	- HS đọc YC của bài

- HS làm bài. cả lớp làm sách Toán
- HS nghe
- HS nêu yêu cầu của bài

- HS nêu cách đặt tính
- HS làm bài vào bảng con
- 4 HS lên bảng làm bài
- HS nghe

- HS đọc bài
- HS tìm hiểu bài toán
- HS tự làm vào vở

- 1HS lên bảng làm bài 
- HS nghe

- HS đọc YC bài

- HS nêu

- HS làm bài

- HS nghe
- HS đọc bài, thảo luận, nêu cách làm

- HS làm bài rồi chữa bài.
- Đổi vở cho nhau chữa bài.


3.củng cố, Dặn dò (5’)

- Yêu cầu 2 HS nêu lại cách cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ).

- Nhận xét tiết học. Dặn: Xem lại bài, chuẩn bị bài sau: Luyện tập

TIẾT 2:                                               TIẾNG VIỆT *
LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP: BÀI 1
I. MỤC TIÊU: 

  - HS viết đúng, đẹp bài 1 theo mẫu trong vở LVCĐ. 
  - Rèn kĩ năng viết đúng, đẹp cho học sinh.

  - GD học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. KIỂM TRA (3’)

- KT vở luyện viết, bảng con. GV nhận xét

2 . BÀI MỚI: 
a) Giới thiệu bài. (1’)  Nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b) H​ướng dẫn HS viết trên bảng con. (10’)

	- Tìm các chữ hoa có trong bài 

- GV viết mẫu + nhắc lại cách viết từng chữ hoa 

- Gọi HS lên bảng viết, cho cả lớp viết bảng con: nẻo, trồng cây,xoay hướng, đổi nền.

- GV nhận xét sửa chữa.
	- HS tìm và nêu: A, Ă, D
- HS nghe

- 2 HS lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con
- HS nghe

	c) Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở: (15’)

- GV nêu yêu cầu bài viết.

- GV quan sát nhắc như HS tư​ thế ngồi, chữ viết.

d) Chấm, chữa bài: (5’)

- GV nhận xét  5 - 7 bài trên lớp.

- GV nhận xét chung.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ ( 4' )
- GV cho HS đọc lại bài viết

- Cho HS viết lại một số lỗi sai cơ bản

- Nhận xét tiết học. GD học sinh ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.
 - Dặn: Chuẩn bị bài sau: Bài 2
	- HS nghe

- Học sinh viết vở LVCĐ
- HS nghe

-  2 HS đọc lại bài viết
- HS viết bảng con

- HS nghe




TIẾT 3:                                       AN TOÀN GIAO THÔNG*
BÀI 1: GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

I. MỤC TIÊU:

- HS nhận biết giao thông đường bộ, tên gọi các loại đường. Nhận biết điều kiện, đặc điểm của các loại đường bộ về mặt an toàn và chưa an toàn.

- Phân biệt được các loại đường bộ, biết cách đi trên các con đường đó một cách an toàn.

- Thực hiện đúng quy định về giao thông đường bộ.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. GIỚI THIỆU BÀI (3')
- Giới thiệu về môn học
2. CÁC HOẠT ĐỘNG 

a) Hoạt động 1: Giới thiệu các loại đường bộ.(10')

	- Giới thiệu 4 bức tranh trong SGK

- Yêu cầu nhận xét về các loại đường trên
- Kết luận

b) Hoạt động 2: Điều kiện an toàn và chưa an toàn (10')

- Theo em điều kiện nào đảm bảo an toàn giao thông cho những con đường đó?

- Tại sao đường quốc lộ, có đủ các điều kiện nói trên lại hay xảy ra tai nạn giao thông?

- Kết luận

c) Hoạt động 3: Quy định đi trên đường
	- Quan sát hình vẽ.

- Nêu đặc điểm, số lượng xe người đi của các con đường.
- HS nghe
- Thảo luận trả lời câu hỏi.

- Vì ý thức người tham gia giao thông không chấp hành đúng luật...
- HS nghe, ghi nhớ.



	quốc lộ, tỉnh lộ. (10')

- GV nêu 2 tình huống trong SGV- trang 13.

- Chốt cách thực hiện đúng.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (4’)      

- Trường ta đã phát động phong trào gì?

- Nhận xét giờ học

- Dặn: Thực hiện tốt an toàn giao thông. Chuẩn bị bài sau: Bài 2: Giao thông đường sắt
	- HS lựa chọn cách đi đúng.
- HS nghe, ghi nhớ.

- HS trả lời
- HS nghe



  Thứ tư ngày 26 tháng 8 năm 2015
SÁNG Tiết 1:                                          Toán
Luyện tập
I. Mục tiêu:
- Biết cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ). Biết giải bài toán về “Tìm x”; giải toán có văn (có 1 phép trừ).

HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3; 
- HS có ý thức tự giác trong giờ học, vận dụng vào cuộc sống.

II. đồ dùng:
 - 4 hình tam giác vuông cân trong bộ đồ dùng

III. Các hoạt động dạy học 

1. Kiểm tra bài cũ (5')
Đặt tính rồi tính: 325 + 142        664 - 342         859 – 736
Nhận xét, sửa sai.
2. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài (1’)

b. Luyện tập (30’)

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS lên bảng làm bài

- GV nhận xét, củng cố cộng, trừ các số có ba chữ số
Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu

- Hãy nêu cách tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ?

- Yêu cầu HS làm bài

- GV nhận xét, củng cố tìm thành phần chưa biết
Bài 3: Gọi HS đọc bài

- Cho HS làm bài

- GV nhận xét, chốt kiến thứcvề giải toán
Bài 4: (Nếu còn thời gian)

 Yêu cầu HS đọc đề, lấy 4 tam giác trong bộ đồ dùng và nêu cách làm.

- GV nhận xét, củng cố cách xếp hình
3.củng cố, Dặn dò (4')

- Yêu cầu HS nêu lại cách cộng, trừ các số có ba chữ số ( không nhớ).

- NX tiết học. Dặn chuẩn bị bài sau. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
	- HS đọc bài

- HS làm bài, chữa bài
- HS nghe
- HS đọc bài

- 2 HS nêu

- HS làm bài, chữa bài bảng lớp
- HS nghe
- HS đọc YC bài

- HS tự làm vào vở

- HS làm bài, đổi vở cho nhau chữa bài.

- HS đọc bài, thảo luận, nêu cách làm

- HS xếp hình theo nhóm
- HS nghe

- 2 HS nêu lại
- HS nghe





TIẾT 2:                                             TẬP ĐỌC
HAI BÀN TAY EM

I. MỤC TIÊU:

- HS đọc đúng, rành mạch, biết nghỉ hơi sau mỗi khổ thơ, giữa các dòng thơ.

- Hiểu ND bài: Hai bàn tay rất đẹp, rất có ích và đáng yêu. TL câu hỏi  trong SGK; đọc thuộc 2 - 3 khổ thơ trong bài.
- HS yêu quý đôi bàn tay của mình. Biết giữ vệ sinh sạch sẽ đôi bàn tay của mình.
II. ĐỒ DÙNG: Tranh phóng to. Bảng phụ chép đoạn thơ 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5’) 

- Gọi 2 HS đọc bài "Cậu bé thông minh" Trả lời câu hỏi 1, 2. Nhận xét, đánh giá
2. BÀI MỚI: 

a) Giới thiệu bài: (1’)  GV đưa tranh phóng to và giới thiệu bài.
b) Luyện đọc: (10’)      
	- GV đọc mẫu. HD đọc

- HD luyện đọc từng câu thơ. Sửa lỗi 

- HD luyện đọc theo khổ thơ:

- GV treo bảng phụ HD đọc ngắt nhịp thơ đúng. 

        Hai bàn tay em/

        Như hoa đầu cành//

        Hoa hồng hồng nụ/     

        Cánh tròn ngón xinh.//

*GV cho HS hiểu các từ ngữ trong bài: siêng năng, giăng giăng. 

- HD luyện đọc toàn bài.

c) Tìm hiểu bài: (10’)  
- GV hướng dẫn học sinh tìm hiểu ND bài theo các câu hỏi SGK và SGV.

+ Em có cảm nhận gì về hai bàn tay của bé qua hình ảnh so sánh trên? 

+ Giảng từ "thủ thỉ" 

- Khi học sinh trả lời, sau mỗi hình ảnh HS nêu được, GV nên cho cả lớp dừng lại để tìm hiểu thêm và cảm nhận vẻ đẹp của từng hình 
	- 1 học sinh đọc lại.

- HS luyện đọc nối tiếp từng câu thơ.

- HS đọc nối tiếp 5 khổ thơ.

- HS luyện đọc từng khổ thơ 
- HS nghe
- HS đọc ĐT toàn bài.

- HS thảo luận các câu hỏi và trả lời theo HD của GV

- HS nêu
- HS nghe



	d) Luyện đọc HTL  (9’)

- HD học sinh học thuộc bài thơ theo cách xoá dần bảng
- GV chỉ tranh, HS đọc khổ thơ tương ứng với bức tranh đó.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (4’)      
- Tổ chức trò chơi " Thả thơ"
- GV nêu cách chơi, luật chơi

- Cho HS chơi. NX, tuyên dương
- Nhận xét tiết học.
- Dặn: Đọc lại bài. Chuẩn bị bài sau: Ai có lỗi ?
	- Học sinh học thuộc bài thơ
- HS đọc 
- HS thực hiện theo HD của GV.
- HS nghe





TIẾT 4:                                     LUYỆN TỪ VÀ CÂU
ÔN VỀ TỪ CHỈ SỰ VẬT. SO SÁNH
I. MỤC TIÊU:

- Xác định được các từ chỉ sự vật. 

- Tìm được các sự vật được so sánh với nhau trong câu văn câu thơ.
- Nêu được hình ảnh so sánh mình thích và lí do vì sao thích hình ảnh đó.  ĐC:Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh.(BT3)

- Rèn KN nhận diện, sử dụng từ.
- GDHS ý thức tự học.
II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ.

III. HỌAT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. MỞ ĐẦU: (3’)

- GV giới thiệu về phân môn Luyện từ và câu.

2. BÀI MỚI:   a) Giới  thiệu bài. (1’)

                        b) HD làm bài tập: (33’)

	* Bài 1: Gọi HS đọc yêu cầu và ND bài tập 1.

- GV gọi HS làm miệng mẫu trước lớp: Tìm cáctừ ngữ chỉ sự vật ở dòng thơ 1.

- GV cho HS tự làm bài.

- GV gọi 3 HS gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ.

- GV gọi HS nhận xét, GV nhận xét chung.

+ GV chốt các từ chỉ sự vật có trong khổ thơ: tay em, răng, hoa nhài, tóc, ánh mai
* Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu của bài

- GV gọi HS làm mẫu phần a.

- GV hỏi cho HS nhớ lại:
+ Tìm các từ chỉ sự vật trong khổ thơ trên?

+ Hai bàn tay được so sánh với gì?
+ Theo em, vì sao hai bàn tay em lại được so sánh như hoa đầu cành?

- HD làm các phần còn lại vào vở.

- GV chốt các sự vật so sánh ở BT2:

* Bài 3: - GV cho học sinh nêu miệng cảm nhận của mình sau đó giới thiệu, Không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh chỉ nói thích hoặc không thích.

- Kết luận về tác dụng của biện pháp so sánh.

- GV nhận xét.
3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (3’)  
- Tìm sự vật để so sánh: đôi mắt, cái miệng cười.
- Nhận xét tiết học. Chuẩn bị bài sau: Từ ngữ về thiếu nhi. Ôn tập câu Ai là gì?
	- HS nêu yêu cầu BT1, đọc khổ thơ và tìm các từ ngữ chỉ sự vật có trong khổ thơ.

- HS làm mẫu

- HS tự làm bài.

- HS thực hiện

- HS nhận xét
- HS nghe
- HS nêu.

- HS thực hiện

- HS nêu

+ Hai bàn  tay được so sánh với hoa đầu cành.

+ HS  trả lời.

- HS làm các phần còn lại vào vở.

- HS nêu - Nhận xét.

  (HS tự do phát biểu)
- HS nghe

- HS nêu

- HS nghe



 CHIỀU   TIẾT1:                                 TẬP VIẾT
ÔN CHỮ HOA: A

I. MỤC TIÊU: 

- Viết đúng chữ hoa A; viết đúng tên riêng Vừ A Dính và câu ứng dụng.
- Chữ viết rõ ràng, tương đối đều nét và thẳng hàng; bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.

- GD học sinh ý thức trình bày VSCĐ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: Mẫu chữ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ: (3')

- KT vở TV, bảng con. GV nhận xét

2 . DẠY BÀI MỚI: 
a) Giới thiệu bài. (1')  
Nêu mục đích , yêu cầu của tiết học.

b) H​ướng dẫn HS viết trên bảng con. (10’)

	* Luyện viết chữ hoa:

- Tìm các chữ hoa có trong bài 

- GV viết mẫu + nhắc lại cách viết từng chữ: V, D

- GV gọi HS lên bảng viết, cho cả lớp viết bảng con.

- GV nhận xét sửa chữa.
	- HS tìm : A V D.
- HS nghe

- 2 HS lên bảng viết, HS d​ưới lớp viết vào bảng con: A V D.

	* Viết từ ứng dụng:

- GV đư​a từ ứng dụng để học sinh quan sát, nhận xét.
- Yêu cầu HS viết: Vừ A Dính vào bảng con.

- GV nhận xét.

* Viết câu ứng dụng:
- GV ghi câu ứng dụng.
           Anh em như thể chân tay
	- HS quan sát. HS đọc từ viết.

- HS viết trên bảng lớp, bảng con.

	     Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 

- GV giúp HS hiểu nội dung  trong câu ứng dụng 


	- 3 HS đọc, cả lớp đọc đồng thanh câu ứng dụng.

- viết bảng con: Anh, Rách

	c) Hư​ớng dẫn học sinh viết vào vở: (15’)

- GV nêu yêu cầu viết .

- GV quan sát nhắc như HS tư​ thế ngồi, chữ viết.

d) Chấm, chữa bài: (5’)

- GV chấm 5 - 7 bài trên lớp.

- GV nhận xét chung.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3’)  
- Nhắc lại quy trình viết chữ hoa A
- GV nhận xét tiết học.

- Dặn học sinh chuẩn bị bài sau. Ôn chữ hoa: Ă, Â
	- Học sinh viết vở

- HS nhắc lại



TIẾT 2:                                               TIẾNG VIỆT *
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI ĐÃ HỌC.

 KỂ NGẮN VỀ  GIA ĐÌNH
I. MỤC TIÊU 
- Củng cố về các mẫu câu hỏi đã học ở lớp 2: Khi nào ? Như thế nào?  Ở đâu?  Vì sao? Để làm gì?

- Rèn kĩ năng đặt câu hỏi, nói viết thành câu.

- Viết được một đoạn văn ngắn kể về gia đình mình.

- Có ý thức nói viết thành câu.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

- GV gọi 3 HS lên bảng viết 5 từ chỉ sự vật. GV nhận xét.

2. BÀI MỚI.   a) Giới thiệu bài (1’)

b) Ôn tập đặt và trả lời câu hỏi đã học (20’)
- GV tổ chức cho HS làm bài tập.

*Bài 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận được in đậm.


a. Ngoài đồng, cánh đồng lúa rất tươi tốt.


b. Mùa thu về, thời tiết thật mát mẻ.


c. Em không đi học được vì bị ốm.

d. Ở dưới ao, những bông sen nở rất đẹp.

e. Mẹ cho em một cái cặp sách để đi học.

* Bài 2: Đặt 3 câu theo các mẫu câu em đã học.

* Bài 3: Tìm 3 từ chỉ đặc điểm rồi đặt câu với các từ đó.

  Phải giữ sao cho sạch                                 .................................................................

  Tay bẩn lo rửa ngay                                   .................................................................

  Tranh bẩn sang áo, sách ...”                        .................................................................
- Tổ chức chấm, chữa bài, củng cố kiến thức của từng bài.

c) Viết một đoạn văn ngắn kể về gia đình em. (10’)

- GV cho HS viết lại một đoạn văn ngắn kể về gia đình của mình.

- GV gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp.

- GV nhận xét, củng cố lại bài.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (4’)

- Nêu một từ chỉ sự vật và đặt câu với từ đó ?

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau. Luyện đọc các bài tập đọc tuần 1. Luyện viết chữ đẹp bài 2

TIẾT 3:                                                      TOÁN *
ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA
I. mục tiêu

-  Tiếp tục ôn lại cách đặt tính và thực hiện phép nhân, phép chia trong bảng 2,3,4,5.
- HS hoàn thành các bài tập

- Có ý thức tự giác trong giờ học.

II. Hoạt động dạy học

1. kiểm tra bài cũ (5’) 
- Gọi một vài HS đọc bảng nhân chia. Nhận xét, sửa sai
2. dạy bài mới

1. Giới thiệu bài (1’) 

2. Luyện tập (30’) 

Bài 1: Tính

 4 x 5=                5 x 6 =       3 x 7 =       4 x 8 =      2 x 9=        5 x 7 =

12 : 2 =             45 : 5 =      27 : 3 =      36 : 4 =     25 : 5 =      24 : 4=   
Bài 2. Tìm x biết:

 a) X x 3 = 12                                          b) 4 x X = 24
 c) X : 4 = 5                                             d) X : 3 = 4
Bài 3. Nhà Lan có 4 con gà trống số gà mái gấp 3 lần số gầ trống. Hỏi nhà Lan có bao nhiêu con gà mái?

Bài 4. Có 12 quả cam để đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có mấy quả cam?

* Hướng dẫn HS làm bài

- Yêu cầu HS đọc đề tìm hiểu đề bài. 

- HS xác định dạng toán.

- Hãy nêu cách làm của từng bài toán.

- Yêu cầu HS hoàn thành các bài tập rồi chữa bài. 

- GV bao quát lớp, giải đáp các thắc mắc của HS, giúp đỡ HS.

- GV chấm bài, nhận xét, củng cố lại bài.

3. củng cố, dặn dò (4’)

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau. Luyện: Đọc, viết, cộng, trừ các số có ba chữ số

Thứ năm ngày 27  tháng 8 năm 2015
SÁNG   TIẾT 1:                                TOÁN
CỘNG CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (CÓ NHỚ MỘT LẦN)

I. MỤC TIÊU:

- Trên cơ sở phép cộng không nhớ đã học, biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần sang hàng chục hoặc hàng trăm).
- Củng cố, ôn lại cách tính độ dài đường gấp khúc, đơn vị tiền Việt Nam (đồng).
- HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1 (cột 1,2, 3); Bài 2 (cột 1,2, 3); Bài 3 (a); Bài 4
- HS biết ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG:

1. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5’)
- Gọi 2 HS chữa bài 2 (Tr 4) . Nhận xét 

2. BÀI MỚI 

a) Giới thiệu bài (1’)

b) Giới thiệu phép tính : (10’)

	- GV viết phép tính: 435 + 127 = ?

- GV cho HS đặt tính vào bảng con, GV gọi 1 HS lên bảng làm.

- GV gọi HS nhắc lại cách đặt tính.

- GV cho HS làm.

- Nêu đặc điểm của phép tính ?

- Tương tự YC làm phép tính:

        256 + 162 = ?

- So sánh điểm giống và khác nhau của 2 phép tính trên.

- GV chốt.

c) Thực hành:(19’)

* Bài 1,2 : Củng cố kĩ năng tính.

- Theo dõi, giúp đỡ HS chậm

* Bài 3: Rèn kĩ năng đặt tính và tính

- GV cho HS làm bài vào vở.

- Chấm bài, nhận xét.

* Bài 4: Tính độ dài đường gấp khúc.

- GV cho HS tự làm vào vở.

- GV nhận xét, củng cố kiến thức 

3. CỦNG CỐ – DẶN DÒ (3’)  
- Nhắc lại bài học.

- Nhận xét tiết học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Luyện tập
	- HS quan sát.

- HS thực hiện đặt tính vào bảng con, 1 HS lên bảng làm
- HS nhắc lại
- HS lên bảng làm, cả lớp làm bảng con.

- HS nêu

- HS nêu

- HS nhận xét.

- HS làm bài và chữa bài trên bảng.

- HS Nêu điểm giống và khác nhau ở B1,B2.

- HS tự làm vở, chữa bài.

- 2 HS nghe.

- HS làm vào vở.

- Nêu miệng kết quả.

- HS nhắc.



TIẾT 2:                                   CHÍNH TẢ (NGHE – VIẾT)
CHƠI CHUYỀN

I. MỤC TIÊU:

- Nghe - viết đúng, đẹp bài thơ "Chơi chuyền”; trình bày đúng hình thức bài thơ.

- Điền đúng các vần ao/oao vào chỗ trống (BT2). Làm đúng BT3 (a)       

- Rèn KN viết đúng, đẹp, nhanh, trình bày khoa học.
- Giáo dục ý thức giữ vở sạch, viết chữ đẹp.

II. HOẠT ĐỘNG  DẠY VÀ HỌC: 

1. KIỂM TRA BÀI CŨ: (5’) 

- Cho HS viết bảng  con:  rèn luyện, siêng năng, dân làng. Nhận xét, sửa sai.
2. BÀI MỚI
a) Giới thiệu bài (1’)

b) Hướng dẫn nghe- viết: (24’)

	- GV đọc bài thơ.

- GVyêu cầu HS đọc thầm từng khổ thơ trả lời các câu hỏi để tìm hiểu nội dung đoạn viết.

- Yêu cầu học sinh nêu nội dung từng khổ thơ?

- HD cách trình bày bài thơ.

- GV yêu cầu HS tìm các chữ khó viết và viết vào bảng con. 

- GV đọc mẫu lần 2.

- Đọc cho học sinh viết vào vở.

- Đọc soát lỗi.

- Chấm bài, chữa lỗi.

c. Luyện tập: (6’)

* Bài 2: 
-  GV hướng dẫn học sinh làm vào vở BT

- Chữa bài, NX.

* Bài 3:

- Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi "Thi tìm từ nhanh"

- HS chia làm 2 đội chơi và chơi theo HD của GV.

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3’)

- Phân biệt:  lên- nên

- Nhận xét tiết học.

- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Nghe viết: Ai có lỗi ?
	- HS đọc lại.

-HS đọc thầm trả lời câu hỏi.
- HS nêu nội dung từng khổ thơ.

- HS nêu cách trình bày bài thơ.

- HS tự tìm các chữ khó trong bài (nêu rõ lí do tại sao khó?) rồi luyện viết bảng 

-HS nghe.

- HS viết bài vào vở.

- HS soát lỗi.

- HS tự chữa lỗi.

- HS thực hiện

- HS thực hiện
- HS nêu


TIẾT 3:                                     TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI

NÊN THỞ NHƯ THẾ NÀO ?
I. MỤC TIÊU:

- Hiểu được cần thở bằng mũi, không nên thở bằng miệng hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh
- GDHS giữ gìn sức khoẻ cho bản thân.
II- CHUẨN BỊ :   Các hình trong SGK , phiếu bài tập 

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. KIỂN TRA: (3’)
- GV gọi HS lên chỉ trên hình 3 đường đi của không khí khi ta hít vào và thở ra.

trong SGK
- NX đánh giá
2. BÀI MỚI:   a) Giới  thiệu bài. (1’)

                        b) Các hoạt động: (28’)
· Hoạt động 1: Thảo luận nhóm (15’)
Muùc tieõu: Giải thích đư​ợc tại sao ta nên thở bằng mũi mà không nên thể bằng miệng.

Cách tiến hành :
	- GV hướng dẫn HS lấy gương ra soi ( nếu có ) để quan sát phía trong của lỗ mũi mình.Nếu không có gương có thể quan sát lỗ mũi của bạn bên cạnh trả lời câu hỏi: Các em nhìn thấy gì trong mũi ?

    Tiếp theo GV đặt câu hỏi 
 + Khi bị sổ mũi em thấy có gì chảy ra từ hai lỗ mũi 

 + Hằng ngày dùng khăn sạch lau phía trong mũi em thấy trên khăn có gì ?...
    KÕt luËn : Thở bằng mũi là hợp vệ sinh , có lợi cho sức khoẻ , vì vậy chúng ta nên thở bằng mũi 
	- HS tham gia

- Học sinh nêu theo cảm nhận của mình.
- HS nghe và trả lời



· Hoạt động 2: Làm việc với SGK (13’)
Muùc tieõu :Nói đ​ược ích lợi của việc hít thở không khí trong lành và tác hại của việc hít thở không khí có nhiều khói, bụi đối với sức khoẻ.
Cách tiến hành :
	+ B­​íc 1 : Làm việc theo cặp

- GV yêu cầu 2 HS cùng quan sát các hình 3 , 4 , 5 SGK và thảo luận theo gợi ý sau :

           + Bức tranh nào thể hiện không khí trong lành , bức tranh nào thể hiện không khí có nhiều khói bụi ?

           + Khi được thở ở nơi không khí trong lành bạn cảm thấy thế nào ?....          
                   + B­​íc 2 : Làm việc cả lớp

- GV chỉ định một số HS lên trình bày kết qu¶.
- GV yêu cầu cả lớp suy nghĩ và trả lời các câu hỏi :

           + Thở không khí trong lành có lợi gì ?

           + Thở không khí có nhiều khói , bụi có hại gì ?   
- GV chốt ý
	- Làm việc theo cặp
- 2 HS cùng quan sát các hình 3 , 4 , 5 trang 7 SGK và thảo luận theo gợi ý

- Một số HS lên trình bày KQû  

- Cả lớp cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi




3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ: (3’)  
-Vậy ta phải làm gì để bảo vệ cơ quan hô hấp?

- Nhận xét tiết học.
- Dặn: Chuẩn bị bài sau: Vệ sinh hô hấp

Thứ sáu ngày 28  tháng 8 năm 2015
SÁNG   TIẾT 1                                         TOÁN
LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:

- Biết thực hiện phép cộng các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần).
- HS hoàn thành tối thiểu: Bài 1, 2, 3, 4
- Rèn KN tính cho học sinh.

- GD học sinh yêu thích học toán.

II. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) 

- HS chữa bài 3, 5 của tiết trước. Nhận xét

2.  BÀI MỚI: 

a) Giới thiệu bài (1’)

b) Luyện tập (30’) 

	*Bài 1:
- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HD làm bảng con.

- Củng cố: Cộng các số có 3 chữ số (có 1 lần nhớ)

*Bài 2:
- Gọi học sinh nêu yêu cầu BT2 và so sánh với yêu cầu BT1.
- Với học sinh chậm, GV cho nhắc lại 2 bước thực hiện sau đó mới làm.

- GV cho HS làm vào vở.
	- HS nêu yêu cầu BT1 và thực hiện bảng con (1 học sinh lên bảng)

- HS nêu yêu cầu BT2

- HS so sánh với yêu cầu bài 1.

- HS thực hiện làm vào vở (HS nhắc lại cách thực hiện)

- HS thực hiện

	- GV cho HS lên bảng chữa bài.

- GV nhận xét chốt lại kiến thức.

*Bài 3:

- Gọi học sinh đọc đề, HD xác định dạng toán rồi giải vào vở.

- GV có thể hướng dẫn HS tóm tắt bằng sơ đồ đoạn thẳng

- Củng cố:   Giải toán có 1 phép tính cộng.

- Mở rộng: Yêu cầu HS đặt 1 đề toán tương tự rồi giải miệng. 

*Bài 4:

- Tổ chức trò chơi "Đố vui"

- Củng cố: Tính nhẩm các số tròn chục

3.  CỦNG CỐ, DẶN DÒ (3’)
- GV chốt kiến thức của bài học.

- Nhận xét giờ học.
- Dặn: Chuẩn bị bài sau. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
	- 2HS lên bảng chữa bài.

- HS đọc đề, tóm tắt xác định dạng toán rồi giải vào vở:

- HS thực hiện.

- HS nêu yêu cầu BT và chơi trò chơi "Đố vui".


                               
TIẾT 2:                                          TẬP LÀM VĂN

NÓI VỀ ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

ĐIỀN VÀO GIẤY TỜ IN SẴN

I. MỤC TIÊU:

- Trình bày được một số thông tin về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. ĐC: GV nói một số thông tin về Đội TNTPHCM cho HS biết(BT1)
- Điền đúng nội dung vào mẫu Đơn xin cấp thẻ đọc sách.

- Rèn KN nói, viết cho HS.
II. ĐỒ DÙNG: Bảng phụ ghi bài 2
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: 

1. MỞ ĐẦU: (3’) - GV nêu yêu cầu và cách học tiết Tập làm văn.

2. BÀI MỚI: 
a) Giới thiệu bài (1’)

b) HD làm bài  tập: (30’)

	*Bài 1: 

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài tập.

- Tổ chức cho học sinh hoạt động theo 

nhóm, yêu cầu thảo luận, nêu  những hiểu biết của mình về tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong HCM.

- GV gọi đại diện các nhóm tình bày trước lớp.

+ Ngày thành lập Đội? Tên gọi đầu tiên? Những đội viên đầu tiên? Tên gọi qua các thời kì? Được mang tên Bác khi nào? Một số phong trào lớn của Đội?...
- Tổ chức thảo luận lớp:
- GV gọi đại diện các nhóm trình bày 
- GV kết luËn.
*Bài 2:- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV đưa mẫu đơn (B¶ng phô), yêu cầu học sinh quan sát rồi làm vào vở.

- Với học sinh chậm, GV có thể cho đọc lại và nêu cấu trúc các phần của bài Tập đọc "Đơn xin vào Đội"

3. CỦNG CỐ, DẶN DÒ (4’)

- HS nêu lại các phần của lá đơn.

+ Đơn dùng để làm gì?

- Nhận xét giờ học. 
- Dặn: Chuẩn bị bài sau. Viết đơn
	- HS đọc yêu cầu BT1.

- Các nhóm thảo luận.

- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Nhóm khác NX, bổ sung.
 -Các nhóm thảo luận
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp. Nhóm khác NX, bổ sung.
- HS nêu yêu cầu BT2.

- HS quan sát mẫu đơn sau đó thực hành làm vào vở BT.

- HS đọc lại lá đơn của mình.



     TIẾT 3:                                       GIÁO DỤC TẬP THỂ
SINH HOẠT LỚP 

I. MỤC TIÊU:

- HS biết ​​ưu, khuyết điểm trong tuần. Biết ph​​ương h​​ướng tuần sau.

- Phát huy những ư​​u điểm, khắc phục tồn tại.Văn nghệ chào mừng năm học mới
- Có ý thức v​​ươn lên thực hiện tốt mọi nền nếp.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

1. Nhận xét hoạt động trong tuần (20’)

- Các tổ tr​​ưởng nhận xét, đ​​ưa ra cách khắc phục tồn tại của tổ mình.

- Các sao trưởng báo cáo.

- Lớp tr​ưởng, lớp phó nhận xét chung.

- GV nhận xét bổ sung.

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Khuyết điểm: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Cá nhân tiêu biểu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Phư​​ơng h​​ướng tuần 2:(10’)
- Thi đua học tốt chào mừng 2/9 và ngày 5/9.
- Duy trì các nề nếp hàng ngày. Thực hiện tốt 5 nhiệm vụ HSTH

- Học và làm bài đầy đủ. Giữ gìn sức khoẻ, đảm bảo an toàn giao thông.

- Không đi học muộn;  Phát huy ư​​u điểm, khắc phục tồn tại.

- Tiếp tục mư​ợn truyện, sách tham khảo.

- Giữ gìn vệ sinh môi trường. Xây dựng đôi bạn học tốt.
3. Văn nghệ( 10’)
- Tổ chức cho HS biểu diễn các bài hát chào mừng ngày khai giảng năm học mới

- Nhận xét, tuyên dương
Nhận xét 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                         [image: image1.png]
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